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Bảng 6. Tỷ lệ mắc bệnh lây truyền qua đường tình 
dục theo xét nghiệm, trên tổng số 415 trường hợp. 

Các loại bệnh Số lượng Tỷ lệ % 
Bệnh lậu 17 4,2% 

Giang mai 16 3,8% 
Sùi mào gà 45 10,8% 

Herpes 18 4,3% 
Viêm âm đạo do nấm 48 11,7% 

Viêm âm đạo do vi khuẩn 106 25,5% 
Viêm âm đạo do trùng roi 8 1,9% 

Tổng cộng 258  
 

Bảng 7. Tỷ lệ các hình thái tổn thương lâm sàng 
(N= 415) 

Âm hộ Âm đạo Cổ tử cung Hình thái tổn 
thương lâm 

sàng 

 
SL SL % SL % SL % 

Tỷ lệ 
%/258 

Viêm đỏ 152 8 5,3 120 78,9 24 15,8 36,7 
Loét sinh dục 20 11 55 0 0 9 45 4,9 
Sùi mào gà 45 24 53 12 27 9 20 10,8 
Mụn nước 18 12 66,7 0 0 6 33,3 4,3 

Khác 23 9 39,1 0 0 14 60,9 5,5 
Tổng cộng 258 64  132  62  62,2 

 

Bàn luận 
- Trong số phụ nữ hành nghề mại dâm tỷ lệ mắc 

bệnh lây truyền qua đường tình dục là 62,2%, nhóm 
tuổi chiếm cao nhất là từ 15 - 29 tuổi chiếm tới 88,7%, 
trong đó có cả những đứa trẻ vị thành niên đây là 
những đối tượng chưa hiểu biết gì về bệnh tật và nguy 
cơ mắc bệnh ở những đối tượng này là rất cao ảnh 
hưởng lớn tới sức khỏe của cá nhân họ cũng như cho 
cộng đồng. Những phụ nữ mại dâm trong nghiên cứu 
đều có những hoàn cảnh rất éo le, số xuất thân từ 
nông thôn chiếm tới 64,8%, tình trạng hôn nhân đa số 
là sống độc thân, hay đã ly hôn, góa bụa chiếm tới 
79,3%, nhưng vẫn còn có tới 20,7% số gái mại dâm 
có chồng hay đang có người yêu. Về trình độ học vấn 
đa số là mù chữ hay hết phổ thông cơ sở chiếm tới 
66,9%, nhưng vẫn có tới 33,1% số phụ nữ mại dâm 
có trình độ từ trung học phổ thông đến đại học. Như 
vậy số phụ nữ mại dâm không phải chỉ có toàn là 
những người thất học, hay quá khó khăn lầm lỡ mà có 
cả trí thức và những người có chồng, điều này rất cần 
sự quan tâm giáo dục của gia đình và xã hội.  

- Trong số những bệnh thường gặp như bệnh lậu 
chiếm 4,2%, giang mai chiếm 3,8% là những bệnh rất 
nguy hiểm không chỉ cho bản thân phụ nữ đó mà là 

nguồn lây rất nguy hiểm cho cộng đồng, đây là những 
bệnh rất dễ kháng thuốc và hậu quả lâu dài sẽ dẫn tới 
vô sinh. Sùi mào gà (HPV) chiếm 10,8% là một bệnh 
rất hay gặp ở g i̧ mại dâm, trên thế giới có khoảng 20 
triệu người mắc, tính tới 50 tuổi có ít nhất 80% phụ nữ 
mắc HPV và mỗi năm có khoảng 6,2 triệu người mắc 
thêm, nếu người phụ nữ mắc HPV túp 16 và 18 thì 
nguy cơ gây ung thư cổ tử cung ở tuổi trên 35 là rất 
cao, 90% loại vi rút này gây ra ung thư cổ tử cung, 
ngoài ra khi mắc bệnh này việc điều trị là rất khó khăn, 
tái đi tái lại nhiều lần làm ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý 
cũng như sức khỏe của người nhiễm. Một bệnh hay 
gặp nữa là Herpes chiếm 4,3% đặc trưng lâm sàng là 
mụn nước, nhưng có tới 50% người bệnh nhiễm không 
có biểu hiện lâm sàng, hoặc biểu hiện rất nhẹ vì vậy 
người bệnh dễ bỏ qua không được khám và chữa trị, 
bệnh hay t i̧ phát, hiện cũng không có thuốc để chữa 
trị mà chủ yếu là chữa triệu chứng, các cơ sở y tế hiện 
vẫn chưa có xét nghiệm đặc hiệu như PCR, huyết 
thanh chuẩn đoán. Trong phụ nữ mại dâm bệnh 
thường gặp là viêm âm đạo do vi khuẩn chiếm tới 
25,5%, đứng thứ 2 là nấm chiếm tới 11,7%, và cuối 
cùng là trùng roi chiếm 1,9% đây là những bệnh thông 
thường việc khám và điều trị đa số có kết quả tốt ít để 
lại hậu quả và di chứng nghiêm trọng cho người bệnh. 
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đánh giá kết quả sớm sau điều trị ung thư trực tràng thấp  

bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện 108 
 

Nguyễn Minh An  
 

Tóm Tắt 
Điều trị ung thư trực tràng thấp bằng phẫu thuật 

nội soi bao gồm: cắt toàn bộ mạc treo trực tràng 
(Total mesorectal Excision - TME) và bảo tồn thần 
kinh tự động vùng chậu (Pelvic Autonomic Nerve 
Preservation - PANP) để điều trị ung thư trực tràng 

thấp bằng kỹ thuật mổ nội soi tỏ ra có nhiều ưu điểm 
và dễ thực hiện hơn so với mổ mở. 

Nghiên cứu trên 32 bệnh nhân, có khối u cách rìa 
hậu môn ≤ 6cm, được thực hiện bằng phẫu thuật nội 
soi theo phương pháp cắt đoạn trực tràng, bảo tồn 
cơ thắt, bảo tồn thần kinh tự động vùng chậu, khâu 
nối máy. 



 Y học thực hành (760) - số 4/2011 
  
  
 

34

Kết quả: 32 bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu 
có 14 bệnh nhân Nam và 18 bệnh nhân Nữ, tuổi 
trung bình 50,76  12,25, bảo tồn cơ thắt thành công 
20/32 bệnh nhân, thời gian phẫu thuật trung bình 
154,5 ± 35 phút, không có rối loạn chức năng bàng 
quang sau phẫu thuật, thời gian năm viện trung bình 
8,74  2,8 ngày 

Kết luận: Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực 
tràng thấp nếu thực hiện đúng kỹ thuật và lựa chon 
bệnh nhân thích hợp là phẫu thuật an toàn và hiệu quả. 

Đặt vấn đề 
Bệnh ung thư đại trực tràng đứng hàng thứ ba 

trong các nguyên nhân gây tử vong do ung thư ở các 
nước phát triển. Khi chẩn đoán ung thư trực tràng, 
bệnh nhân thường quan tâm đến thời gian sống thêm 
và chất lượng cuộc sống của mình. Trong khi đó, 
thầy thuốc quan tâm đến giai đoạn bệnh để lựa chọn 
phương pháp phẫu thuật tối ưu nhất. 

Điều trị ung thư trực tràng chủ yếu là phẫu thuật 
[4]. Hai vấn đề được quan tâm sau phẫu thuật ung thư 
trực tràng là thời gian sống và chất lượng cuộc sống, 
trong đó chất lượng cuộc sống ngày càng thu hút sự 
chú ý của nhiều nhà y học trong và ngoài nước [3]. 

Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng bao 
gồm cắt đoạn đại trực tràng, bảo tồn cơ thắt, cắt toàn 
bộ mạc treo trực tràng đồng thời bảo tồn thần kinh tự 
động vùng chậu (TME), khâu miệng nối trực tràng ở 
thấp. Theo y văn, xu hướng trên thế giới hiện nay là 
lựa chọn phẫu thuật này nhằm cải thiện chất lượng 
cuộc sống sau mổ, đồng thời cũng đạt được kết quả 
tốt về tỷ lệ sống thêm.  

Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá kết quả sớm sau 
phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng thấp tại 
bệnh viện 108. 

Đối tượng nghiên cứu  
37 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là UTTT 

thấp (từ năm 2003 đến tháng 10 năm 2010)  
Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: 
Bệnh nhân được chẩn đoán UTTT thấp: Chẩn 

đoán qua nội soi trực tràng và xác định qua kết quả 
giải phẫu bệnh 

Bệnh nhân được chẩn đoán giai đoạn dựa vào lâm 
sàng, mô tả trong mổ, kết quả giải phẫu bệnh sau mổ 

Giai đoạn bệnh: Dukes A, Dukes B, Dukes C  
Bệnh nhân được phẫu thuật có kế hoạch 
Hồ sơ bệnh án đầy đủ thông tin, hợp lệ 
Phương pháp nghiên cứu  
- Nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên cứu cắt 

nghang, không đối chứng  
- Chúng tôi thiết lập bệnh án nghiên cứu để thu 

thập thông tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu 
Kết quả nghiên cứu 
Từ năm 2003 đến tháng 10/2010 có 32 bệnh nhân 

UTTT thấp, được điều trị bằng phương pháp phẫu 
thuật nội soi, tại bệnh viện 108. Tuổi trung bình của 
bệnh nhân là 53,70  10,15 tuổi thấp nhất của bệnh 
nhân là 26 tuổi, cao nhất là 70 tuổi. Trong đó Nam 14 
bệnh nhân, Nữ 18 bệnh nhân. 

1. Tình hình khám chữa bệnh trước khi nhập 
viện. 

Các tuyến khám lần đầu tiên Số lượng Tỷ lệ % 
Chưa đi khám, tự mua thuốc điều trị tại nhà 15 46,8 

Bác sĩ tư 3 9,4 
Y tế cơ sở 4 12,5 

Bệnh viện tuyến Quận, Huyện 5 15,6 
Bệnh viện tuyến tỉnh 3 9,4 

Bệnh viện tuyến trung ương 2 6,2 
Tổng số 32 100 

 

2. Thời gian mắc bệnh. 
Thời gian (tháng) Số lượng Tỷ lệ % 

< 3 tháng 0 0 
3 – 6 tháng 3 9,4 
6 – 12 tháng 11 34,4 
> 12 tháng 18 56,2 

Tổng số 32 100 
 

3. Các triệu chứng lâm sàng 
Đại tiện phân nhầy máu là triệu chứng hay gặp 

nhất (97,2 %), sau đó là triệu chứng thay đổi khuân 
phân (75,7 %) đại tiện nhiều lần trong ngày là (54,1 
%) Các triệu chứng toàn thân gày sút (32,4 %) thiếu 
máu có (24,3 %) 

4. Số lượng hồng cầu, Huyết sắc tố, CEA trước 
mổ.  

Xét nghiệm Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
< 4 triệu 4 12,5 Số lượng  

hồng cầu ≥ 4 triệu 28 87,5 
< 12 g/l 6 18,8  

Huyết sắc tố ≥ 12 g/l 26 81,2 
> 5 ng/l 12 37,5 Hàm lượng CEA ≤ 5ng/l 20 62,5 

 

5. Đặc điểm khối u qua nội soi.  
Hình dạng khối u Số lượng Tỷ lệ % 

Sùi 25 78,1 
Loét 4 12,5 

Thâm nhiễm 2 6,2 
Dưới niêm 1 3,1 

Tổng 32 100 
 

6. Vị trí khối u so với rìa hậu môn 
Vị trí khối u Số lượng Tỷ lệ % 

4 cm 8 25 
5 cm 10 31,25 
6 cm 14 43,75 
Tổng 32 100 

 

7. Kết quả giải phẫu bệnh 
100% trường hợp là ung thư tế bào biểu mô. Trong 

đó 32,8% trường hợp ung thư biểu mô chế nhầy và 
63,8 % ung thư biểu mô tuyến. Phần lớn các trường 
hợp UTTT thuộc loại biệt hoá kém (34,8 %). Có 8 
trường hợp phát hiện tế tào ung thư trong tổ chức mỡ 
mạc treo, chiếm 25 %. Có 20 trường hợp bệnh nhân 
được thực hiện khâu nối bao tồn cơ thắt, kiểm tra diện 
cắt nối từ hai đầu trung tâm và ngoại vi kết quả 100 % 
không còn tế bào ung thư. 
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8. Xếp giai đoạn bệnh UTTT theo mô bệnh học.  
Giai đoạn bệnh Số BN Tỷ lệ % 

Dukes A 4 12,5 
Dukes B 16 50 
Dukes C 12 37,5 

 

9. Thời gian gây mê và thời gian phẫu thuật 

 Số 
BN X – SD Ngắn 

nhất 
Dài 
nhất 

Thời gian gây mê 32 187,5 ± 40,3 135 220 
Thời gian phẫu thuật 32 184,5 ± 35,2 105 225 

 

10. Mối liên quan giữa hai nhóm bảo tồn và 
không bảo tồn được cơ thắt theo khoảng cách 
tính từ khối u đến mép hậu môn 

Bảo tồn  
được cơ thắt 

Không bảo tồn  
được cơ thắt Khoảng 

cách 
Số 
BN 

Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % 
4 cm 8 2 25 6 75 
5 cm 10 6 60 4 40 
6 cm 14 12 85,7 2 14,3 
Tổng 32 20 62,5 12 37,5 

  

11. Tai biến phẫu thuật 
Tai biến Số lượng Tỷ lệ % 

Tổn thương mạch máu 2 6,25 
Tổn thương niệu quản 0 0 

Tổn thương bàng quang 0 0 
Tổn thương âm đạo 0 0 

 

12. Biến chứng sớm sau mổ 
Biến chứng sớm Số lượng Tỷ lệ % 
Xì rò miệnh nối 2 6,25 
Viêm phúc mạc 0 0 

Nhiễm khuẩn vết mổ 2 6,25 
Tổng 4 12,5 

 

13. Chức năng bàng quang, 1 tuần sau phẫu 
thuật 

Chức năng bàng quang Số lượng Tỷ lệ % 
Có rối loạn tiểu tiện 0 0 

Không có rối loạn tiểu tiện 32 100 
Tổng 32 100 

 

14. Số ngày năm điều trị 

 Số 
lượng X  SD 

Ngắn 
nhất 

Dài 
nhất 

Ngày nằm viện sau mổ 32 9,52,8 7 18 
Ngày nằm viện toàn bộ 32 18,37,6 14 22 
 
Bàn luận 
1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu  
* Đặc điểm về tuổi, giới 
Trong tổng số 32 bệnh nhân nghiên cứu có 18 

bệnh nhân Nữ và 14 bệnh nhân Nam, tỷ lệ Nam/ Nữ 
là 1/1,28. Và lứa tuổi hay gặp nhất là từ 40 tuổi trở lên 
(chiếm 81,1 %). Đa số bệnh nhân trên 60 tuổi (chiếm 
35,2%). Tuổi trung bình là 53,70  10,15 tuổi. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của các tác giả khác và đây cũng là 
tỷ lệ phản ảnh chung về mối liên quan giữa UTTT với 
nhóm tuổi.  

Như vậy nguy cơ mắc bệnh ung thư trực tràng tỷ lệ 
thuận với tuổi, tuổi càng cao tỷ lệ mắc bệnh UTTT 
càng cao. Đây cũng là yếu tố rất quan trọng liên quan 
đến chỉ định phẫu thuật vì ở bệnh nhân cao tuổi 
thường có bệnh lý kèm theo như bệnh lý tim mạch, hô 
hấp và các bệnh mạn tính khác. Bên cạnh yếu tố 
quan trọng là đánh giá giai đoạn bệnh phụ thuộc vào 
tổn thương u thì những nghiên cứu gần đây đã rất 
quan tâm đến chỉ định phẫu thuật triệt căn với UTTT 
ở nhóm người bệnh cao tuổi cho cả nhóm mổ mở và 
mổ nội soi.  

* Đánh giá giai đoạn bệnh 
Phân loại giai đoạn bệnh UTTT được đánh giá chủ 

yếu dựa vào giải phẫu bệnh sau mổ theo giai đoạn của 
Dukes. Phân giai đoạn bệnh có tầm quan trọng đặc 
biệt trong đánh gi  ̧tiên lượng bệnh và định hướng điều 
trị tiếp theo. 

Kết quả của chúng tôi: 
Đây là nghiên cứu đã lựa chọn bệnh nhân trước 

mổ bằng thăm khám lâm sàng và ứng dụng các kết 
quả cận lâm sàng để loại trừ những trường hợp không 
còn chỉ định phẫu thuật triệt căn. Tuy nhiên kết quả 
nghiên cứu cho thấy đa số bệnh nhân ở giai đoạn 
Dukes B: 50 %, giai đoạn Dukes C là 37,5 % và 12,5 
% bệnh nhân ở giai đoạn Dukes A. Điều này cũng có 
nghĩa là đa số bệnh nhân UTTT đến viện ở giai đoạn 
muộn. Vấn đề thời gian đến viện muộn đồng nghĩa với 
tổn thương bệnh lý ở thời kỳ muộn và đang trong giai 
đoạn bệnh tiến triển.  

PJ Shukla bệnh viện Mumbai (ấn Độ) nghiên cứu 
52 bệnh nhân UTTT được điều trị bằng phẫu thuật nội 
soi từ năm 2003 – 2005 cho thấy: giai đoạn bệnh gặp 
nhiều nhất là giai đoạn Dukes C chiếm 72,5 % 

2. Kết quả phẫu thuật 
 2.1. Thời gian phẫu thuật 
Thời gian gây mê trung bình ở nghiên cứu này là 

187,5 ± 40,3 phút, thời gian gây mê ngắn nhất là 135 
phút và dài nhất là 220 phút. Thời gian mổ trung bình 
là 184,5 ± 35,2 phút, thời gian phẫu thuật ngắn nhất 
là 105 phút và thời gian phẫu thuật dài nhất 225 phút. 
Kết quả này cũng tương đương với nghiên cứu của 
Nguyễn Minh Hải [3]. Và các tác giả đều thống nhất 
rằng, thời gian của phẫu thuật nội soi phụ thuộc tương 
đối nhiều vào phương tiện, trang thiết bị và kinh 
nghiệm của phẫu thuật viên, thời gian phẫu thuật nội 
soi sẽ được rút ngắn nếu phẫu thuật viên được huấn 
luyện tốt, có kinh nghiệm phẫu thuật nội soi và trang 
thiết bị đồng bộ.  

2.2. Tai biến và biến chứng  
- Tai biến trong mổ  
Nghiên cứu cho thấy tai biến chảy máu trong mổ 

gặp 2 trường hợp (chiếm 6,2 %). Tiến hành cầm máu 
bằng dụng cụ nội soi không có kết quả do đó phẫu 
thuật viên tiến hành chuyển mổ mở để cầm máu và 
đây cũng là 2 tai biến gặp phải trong 32 bệnh nhân 
được phẫu thuật. 

- Biến chứng sau mổ 
Kết quả nghiên cứu cho thấy có 2/32 bệnh nhân 

có nhiễm trùng vết mổ (chiếm 6,2 %), không có 
trường hợp nào viêm phúc mạc sau mổ.  
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Theo Phan Anh Hoàng [3] có 6/92 (chiếm 6,5 %) 
bệnh nhân UTTT, được điều trị cắt nối kỳ đầu có cắt 
toàn bộ mạc treo trực tràng tại bệnh viện Bình Dân có 
biến chứng xì miệng nối. Và tác giả cho rằng nguyên 
nhân xì miệng nối là do: Vị trí miệng nối thấp, khoảng 
cách từ miệng nối đến rìa hậu môn càng ngắn thi nguy 
cơ biến chứng xì miệng nối càng cao, kỹ thuật nối 
không đảm bảo miệng nối kín và miệng nối bị căng.  

Tử vong trong phẫu thuật  

Tác giả Năm Số 
BN 

Tỷ lệ tử 
vong 

Lâm Việt Trung, Nguyễn Minh Hải [3] 2005 45 0,0% 
Triệu Triều Dương 2005 24 0,0% 

Kết quả nghiên cứu không có trường hợp nào tử 
vong trong phẫu thuật. Theo Jeong Heum Baek, 
Hanseok Kwon (Hàn Quốc), phẫu thuật nội soi an 
toàn, hiệu quả ngang mổ mở về khả năng tái phát, di 
căn; không có biến chứng nào nghiêm trọng dẫn đến 
tử vong. 

3. Chức nămg bàng quang sau phẫu thuật.  
Rối loạn chức năng tiểu tiện cũng là biến chứng 

thường gặp trong phẫu thuật can thiệp lớn ở vùng 
chậu, nhất là trong phương pháp phẫu thuật Miles là 
đại diện được coi là phẫu thuật kinh điển [4], [5]. Với 
phương pháp này, hậu quả của việc phẫu thuật sẽ là 
không tôn trọng chức năng hệ thống thần kinh tự 
động vùng chậu. Theo nghiên cứu của Heald và các 
tác giả cho thấy, với phẫu thuật TME, có bảo tồn thần 
kinh tự động vùng chậu thì giảm đáng kể tình trạng rối 
loạn tiểu tiện sau mổ (<5%) so với phẫu thuật kinh 
điển (20%). Trong nghiên cứu của chúng tôi, chưa 
gặp trường hợp nào có biểu hiện rối loạn tiểu tiện từ 
ngày thứ 7 sau phẫu thuật. 

4. Số ngày nằm điều trị.  
Bảng 14 cho thấy số ngày nằm viện trung bình 

sau mổ 9,5  2,8 ngày, tối thiểu là 7 ngày và dài nhất 
là 18 ngày. Số ngày nằm viện toàn bộ trung bình là 
18,3  7,6, ngắn nhất là 14 ngày và dài nhất là 22 
ngày. Kết quả này thấp hơn so với kết quả nghiên cứu 
của Nguyễn Anh Việt: thời gian nằm viện sau mổ 
trung bình là 14,6 ngày, ngắn nhất là 7 ngày và dài 
nhất là 50 ngày.  

 

Kết luận 
Kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực 

tràng phức tạp hơn so với phương pháp mổ kinh điển, 
đặc biệt là ung thư trực tràng thấp. Nhưng tai biến trong 
mổ ít có khả năng xảy ra. Trong kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi có 2/32 bệnh nhân (chiếm 6,2 %) có tai 
biến trong mổ và biến chứng sớm sau mổ là 2/32 bệnh 
nhân (chiếm 6,2 %), trong đó có 2 bệnh nhân nhiễm 
trùng vết mổ và 1 bệnh nhân ph ţ hiện xì miệng nối 15 
giờ sau mổ. Tử vong do phẫu thuật là 0% 

Tỷ lệ bảo tồn cơ thắt thành công là 20/32 bệnh 
nhân (chiếm 62,5 %). 

Thời gian nằm điều trị tại bệnh viện được rút ngắn 
hơn so với phương pháp mổ kinh điển. Thời gian nằm 
viện sau mổ trung bình là 9,5  2,8 ngắn nhất là 7 
ngày và dài nhất 18 ngày 
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Đánh giá định tính và định lượng của chụp SPECT Tc99m-MIBI  
trong chẩn đoán các khối u phổi 

 

Trần Đăng Khoa, Lê Thu Hà,  
Nguyễn Danh Thanh, Lê Ngọc Hà,  

Chu Văn Tuynh, Doãn Mạnh Cường, Đoàn Trung Hiệp 

Tóm tắt 
70 bệnh nhân có u phổi khám và điều trị tại BV 

UBHN từ 1/2009 đến 5/2010. Các bệnh nhân được 
làm các xét nghiệm thường quy, chụp XQ, CT ngực 
và chụp SPECT phổi với Tc99m-MIBI tại BV TƯQĐ 
108, sinh thiết u phổi làm mô bệnh học. So sánh giữa 
2 nhóm ung thư phổi và tổn thương phổi lành tính trên 
SPECT phổi. Tổn thương ung thư phổi có mật độ 

phóng xạ tăng cao, phân bố phóng xạ không đều là 
chủ yếu, ngược lại nhóm tổn thương phổi lành tính 
mật độ phóng xạ chủ yếu là tăng nhẹ, và phân bố 
phóng xạ đồng đều. Các chỉ số định lượng T/N và T/C 
ở BN UTP là 2,94  1,15 và 2,98  1,25 ở pha sớm, 
2,21  0,93 và 2,63  0,87 ở pha muộn; còn ở nhóm 
bệnh phổi lành tính là 1,49 ± 0,22 và 1,57 ± 0,31 ở 


